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1. Tầm quan trọng của bài khoá trong dạy-học ngoại ngữ 
 Mục đích của việc dạy-học ngoại ngữ là thực hành giao tiếp bằng các thể loại lời nói. Để thực hiện được mục đích cuối cùng này, nhiều nhà giáo học pháp luận đã, đang và sẽ nghiên cứu, thử nghiệm để tìm ra phương pháp tối ưu dùng cho cả thầy và trò. Một trong những ngữ liệu giúp họ đạt được kết quả cuối cùng là bài khoá nói chung và bài khoá văn học nói riêng. Những bài khoá này có vai trò quan trọng trong việc dạy-học ngoại ngữ. Trong bài viết này chúng tôi sử dụng bài khoá văn học Nga làm ngữ liệu để giải quyết một số vấn đề về thủ pháp dạy-học tiếng nước ngoài nói chung. 

Những bài khoá văn học trích từ những tác phẩm của các nhà văn kinh điển, hiện đại Nga được đưa vào sách học trong chương trình đào tạo cử nhân tiếng Nga. Qua các bài khoá này sinh viên có thể làm quen với lịch sử, nền văn minh, chuẩn mực của xã hội Nga thông qua ngôn ngữ họ đang học, đồng thời qua những bài khoá này, sinh viên có thể trau dồi một cách chủ động vốn từ vựng và những cấu trúc cú pháp điển hình, thông dụng của ngôn ngữ mà họ đang học. Ngoài ra, những bài khoá văn học kích thích hoạt động tư duy, làm sống dậy khả năng suy tưởng có tác động đến tâm tư, tình cảm của sinh viên và qua đó thúc đẩy khả năng sáng tạo, hình thành  thị hiếu thẩm mỹ học của họ.

Việc đọc thường xuyên những tác phẩm văn học, những bài thơ bất hủ, những áng văn hay đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tích luỹ, mở rộng vốn từ vựng và cách biểu đạt và qua đó làm cho ngôn ngữ của người học trở nên trong sáng hơn, hình tượng hơn. Trên cơ sở ngữ liệu của bài khoá văn học chuẩn mực về ngôn ngữ, dồi dào thông tin về đất nước, con người, người học có thể trau dồi các kỹ năng, kỹ xảo trong hành động lời nói, mà trước hết là đọc và viết.

Bài khoá nói chung và bài khoá văn học nói riêng còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển ở người đọc khả năng tổng hợp, diễn giải, bình luận và đánh giá không chỉ những vấn đề có trong tác phẩm mà còn trong cuộc sống thường nhật.

2. Khái niệm về bài khoá nói chung

Vậy bài khoá là gì mà đóng vai trò quan trọng như vậy trong việc dạy và học ngoại ngữ?

Bài khoá, với tư cách là một văn bản chính, là sản phẩm (kết quả cuối cùng) của hoạt động lời nói, hiện thực hoá mục đích đã đặt ra trong giao tiếp.

Giới hạn của bài khoá cũng rất rộng. Đó có thể là một câu trong đó thể hiện rõ mục đích đặt ra:Ví dụ:

1. Xin lỗi!; 2. Lối ra (ghi trên cánh cửa); 3. Cửa hàng đóng cửa để sửa chữa; 4. Chào mừng các vị đại biểu tham dự hội thảo (khẩu hiệu ở trường đại học, ở viện nghiên cứu; 5. Làm khách có sướng mấy, ở nhà mình vẫn tốt hơn.

Đó có thể là sự gắn kết của một cuộc hội thoại (câu hỏi và trả lời của hai người bạn gặp nhau ở nơi làm việc:

- Công việc thế nào, Nga?

- Cám ơn Liên, tốt…

Đó có thể là bài báo, bài phóng sự, một bài giảng của giáo viên, một cuốn tiểu thuyết nhiều tập.

    Bài khoá là sản phẩm hiện thực hoá hoạt động lời nói được hình thành từ nhiều hành động lời nói này bởi vì trong các mục tiêu đề ra của chương trình dạy học, các chuyên gia phương pháp giảng dạy nói nhiều đến sự thống nhất tối thiểu của hành động lời nói trong việc dạy-học ngoại ngữ. 

- Bài khoá là điển hình hoá kiểu mẫu của hoạt động ngôn ngữ, cũng chính vì lẽ đó mà nó là xuất phát điểm nhưng đồng thời cũng là đơn vị cuối cùng của việc dạy- học theo định hướng giao tiếp.

3. Các thể loại bài khoá chính 

Căn cứ vào mục đích, thông điệp giao tiếp và tình huống giao tiếp, các nhà giáo học pháp học chia bài khoá ra làm hai loại: những bài khoá khẩu ngữ và những bài khoá bút ngữ.

3.1. Bài khoá khẩu ngữ
Đây là những bài hội thoại, bán thoại, độc thoại, dưới dạng nói (có phát ra âm thanh) hướng sự chú ý tới người nghe, vì vậy sự hiện diện của người nghe là điều kiện tiên quyết của bài khoá khẩu ngữ. Hơn nữa bài khoá khẩu ngữ, như đã đề cập ở phần trên, không chỉ là tập hợp nhiều câu mà còn là cả tình huống trọn vẹn: Nói về gì? Ai nói, nói cho ai? Vì sao? Khi nào? ở đâu? Với mục đích gì? Đó là hành vi của con người (người nói cũng như người nghe: ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ, ngữ điệu, giọng điệu). Hãy so sánh: Cùng một câu, nhưng sự thể hiện trong các bài khoá khác nhau thì khác nhau.

Cùng là một lời chào hỏi trong giao tiếp thường nhật, nhưng trong các tình huống, thời điểm khác nhau và mối quan hệ khác nhau thì cách thể hiện cũng khác nhau. Lời chào hỏi bạn bè hàng ngày khác với lời chào của bạn bè sau hai mươi năm xa cách mới gặp lại nhau.

Từ những điều nêu trên, những bài khoá nói đòi hỏi phải có chú giải tình huống, còn trong chương trình dạy-học giáo viên cần phân vai cho sinh viên như trò chơi vậy.

Vì vậy, khi dạy sinh viên những bài hội thoại, bán thoại cần phải giúp họ làm quen với toàn bộ tình huống là nhân tố không thể thiếu được của bài khoá. Cần phải luyện cho họ ngôn ngữ này khi đưa ra tình huống.

3.2. Bài khoá bút ngữ

Đây là những bài khoá độc thoại, ký sự (tin ngắn, thời sự), truyện ngắn, bản báo cáo, bài giảng, bài phát biểu, tường thuật trực tiếp được thể hiện dưới dạng viết là thể loại đặc biệt có cấu trúc ngữ nghĩa đặc biệt lôgíc về kết cấu. 

3.3. Bài khoá văn học theo văn phong

Khi dạy sinh viên ngôn ngữ độc thoại, cần phải làm quen  họ với thể loại mà họ cần phải nắm vững, và phải chỉ ra cho họ biết những đặc thù cơ bản của thể loại dạng đó. Khi phát triển kỹ năng ngôn ngữ nói độc thoại, rất cần thiết đưa ra tình huống: “cho ai” và “để làm gì”? cho sinh viên tự kể.

Ví dụ “Kể về bản thân” có thể theo nhiều dạng bài khoá độc thoại khác nhau tuỳ theo thể loại và văn phong.

a) Kể về bản thân trong tình huống làm quen thông thường được xây dựng theo biểu đồ lôgíc sau:

- Tên tôi là (tên)

- Tôi là sinh viên (kỹ sư), nghề nghiệp, công việc, học vấn.

- Gia đình tôi (gia đình, bè bạn)

b) Kể về bản thân trong các cuộc phỏng vấn khác nhau:

- Tôi sinh ra (ở đâu, khi nào)

- Gia đình tôi (gia đình)

- Thời thơ ấu của tôi (năm tháng tuổi thơ)

- Sau đó (những năm tháng mang tính tư liệu) v.v...…

Những bài khoá ở dạng viết được cấu thành theo một thể loại, hình thức chuẩn mực, vì vậy khi bắt đầu đọc hay viết người bản ngữ có thể đoán được kết cấu của bài khoá, điều đó giúp cho việc đọc hoặc viết của họ được dễ dàng hơn.Ví dụ: Kể về bản thân được xếp vào thể loại: “Tiểu sử tự thuật”. Đó là bài khoá kết cấu chặt chẽ, mang tính chất lý lịch.

- Ai ở đâu, sinh ra khi nào? Trong gia đình nào?

- Đi học ở đâu, khi nào? Tốt nghiệp phổ thông năm nào?

- Làm việc ở đâu, khi nào (bao giờ, làm nghề gì, làm việc có lâu không?)

- Hoàn cảnh gia đình.

Còn kể về nhà văn “Tiểu sử nhà văn”, bài khóa có phần khoáng đạt hơn, tuy nhiên tính liên tục cũng hoàn toàn chuẩn mực.

- Nhà văn sinh ra ở đâu, khi nào?

- Trong gia đình nào?

- Thời niên thiếu diễn ra như thế nào?

- Nhà văn đi học ở đâu, khi nào (đôi khi: ông ấy học ra sao?).

- Khi nào nhà văn bắt đầu viết? (tiểu sử nhà văn và phong cách sáng tác)

- Cuộc sống gia đình, công việc và môi trường xung quanh.

- Nhà văn mất khi nào, ở đâu?(nếu nhà văn đã qua đời)                                

- ý nghĩa sáng tác của nhà văn.

Khi dạy sinh viên đọc, cần phải làm quen họ với thể loại của bài khoá và chỉ cho họ biết thông tin này có thể tìm thấy ở đâu để thuận tiện cho việc đọc. Khi dạy viết (đặc biệt là thư từ) cần phải chỉ cho họ biết cách viết từng phần riêng biệt của bài khoá.

Tuỳ thuộc vào chủ đề, tình huống và việc thể loại này được phổ biến rộng rãi ở đâu, những bài khoá này được phân ra: báo chí, chính luận, công văn, khoa học, nghệ thuật.v.v...

4. Bài khoá văn học ngoại ngữ

4.1 Khái niệm: Bài khoá văn học ngoại ngữ là bài khoá  chứa đựng nội dung lời nói (được diễn tả bằng những từ ngữ văn học nghệ thuật dưới dạng viết). Đó là truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện vừa được in trong sách, tạp chí, chủ đề rất đa dạng. Trong khi dạy bài khoá văn học cần hướng sự chú ý của sinh viên vào thể loại, chủ đề, loại bài khoá, dạy cho họ cấu trúc của từng thể loại có tính lôgíc, bởi lẽ bất kì ngôn ngữ nào đều có quy tắc kết cấu cho từng loại.

   Trong quy trình dạy-học, bài khoá được người học sử dụng như  một khách thể tri giác chứ không phải là đối tượng khách thể để phân tích.

4.2. Đặc điểm

Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ học, bài khoá có những đặc điểm sau: Khuynh hướng giao tiếp, thông tin, chứa đựng ẩn ý,  sự nhất quán và mối liên kết.

4.2.1. Khuynh hướng giao tiếp: Bất kỳ một bài khoá nào được viết ra đều dành cho người đọc, bởi vì chức năng chính của bài khoá là phương tiện giao tiếp của xã hội. Tác giả bài khoá mong muốn chuyển đến cho bạn đọc những suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc, dự định, cố gắng tìm thấy ở bạn đọc sự biểu hiện đồng cảm tương tự như vậy. Đó cũng chính là nhằm giải quyết được nhiệm vụ giao tiếp. Hay nói cách khác bài khoá không có độc giả, không có sự cảm nhận của người đọc là bài khoá chết. Khuynh hướng giao tiếp của bài khoá còn được thể hiện trong tính định hướng độc giả vì khi bắt đầu in tác phẩm của mình, bất kì tác giả nào cũng đều hiểu rằng độc giả đọc sách của họ không chỉ để thỏa mãn sự tò mò mà còn để làm việc hay để dạy học, vì vậy tác giả phải chọn những đề tài, chủ đề không những hay chưa đủ, mà còn mang tính thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội mang tính tâm  lý của người đọc, đồng thời cần phải chú trọng tới văn phong, ngôn ngữ thể hiện... Nếu tập hợp được đầy đủ những yếu tố đó thì bài viết của tác giả đã tìm được bạn đọc.

    4.2.2. Tính thông tin của bài khoá là một trong những phạm trù chính của bài khoá. Thông tin là đặc trưng của bất kì bài khoá nào:

- Tính thực tiễn- đó là tư liệu về thực tế những yếu tố khách quan, những hiện tượng, sự kiện bên ngoài, (hiện thực) hay thế giới tưởng tượng.

- Động cơ tình cảm mà tác giả và nhân vật trong tác phẩm đem lại cho người đọc những xúc cảm, trăn trở, trạng thái tình cảm khác nhau.

- Nhận định (ý kiến, đánh giá) những gì được miêu tả trong bài khoá.

Đối với bộ môn thực hành tiếng thì bài khoá văn học là văn bản vật thể chính thức (nguyên tác, nguyên bản) được sử dụng trong quá trình học tập.

4.2.3. ẩn ý

  Trong bất kỳ bài khoá nào đều chứa đựng ẩn ý của tác giả và những ẩn ý này luôn tồn tại và là phần đáng kể của tiềm năng thông tin. Tác giả, người viết hay người dẫn chuyện đều biết rõ rằng, bài khoá văn học này được viết cho ai, có nghĩa là tất cả những người tham gia vào giao tiếp đều có chung hiểu biết về bối cảnh là điều kiện cần thiết để hiểu bài khoá văn học mà không cần đưa thêm thông tin này vào. Và bằng cách nào đó độc giả vẫn hiểu rằng, thông tin này rất cập nhật đối với bài khoá.

4.2.4. Sự nhất quán và mối liên kết

- Sự nhất quán: Bất kỳ bài khoá văn học nào đều có kết cấu ngữ nghĩa thống nhất và có mối liên kết chặt chẽ. Sự nhất quán của bài khoá văn học mang thiên tính tâm lý học ngôn ngữ. Thiên tính đó qui định sự thống nhất các chủ ý, ngữ nghĩa của dàn bài, mà từ đó hình thành, phát triển bài khoá văn học. Các đoạn ngữ nghĩa này nằm trong sự thống nhất ý nghĩa gọi là sự nhất quán. Đối với tác giả bất kỳ một tác phẩm văn học nào đều có sự thống nhất các ý tưởng. Song các độc giả khác nhau cảm nhận bài khoá văn học khác nhau, có nghĩa là sự cảm nhận bài khoá văn học tuỳ thuộc vào độc giả cụ thể. Tóm lại, sự nhất quán của bài khoá văn học nảy sinh trong mối tác động qua lại giữa tác giả và độc giả “trong quá trình giao tiếp”.

- Mối liên kết: Đó là phạm trù ngôn ngữ biểu thị đặc trưng mối liên hệ giữa các thành tố của bài khoá: sự thống nhất các câu từ trên xuống, các đoạn v.v... Mối liên kết này được xây dựng trên nền tảng đặc trưng của ngôn ngữ từ vựng-ngữ pháp và nó được biểu thị bởi các phương tiện ngôn ngữ (cú pháp giống nhau, sự sử dụng đúng các đại từ thích hợp, đặc thù phân đoạn  phù hợp trong từng ngữ cảnh cụ thể). Khi cảm thụ bài khoá văn học độc giả dựa vào mối liên kết này để ghép các tổ hợp câu thành một chỉnh thể thống nhất trong mối quan hệ ngữ nghĩa tương đối hoàn chỉnh.

 4.3. Các mục đích mà bài khoá văn học cần hướng tới

Trong những giờ thực hành tiếng, bài khoá văn học được sử dụng để đạt được những mục đích khác nhau của quá trình học tập: thực hành giao tiếp, nhận thức, giáo dục và nghề nghiệp cho các nhà ngôn ngữ học. 

4.3.1. Mục đích giao tiếp: Ngôn ngữ được sử dụng trong bài khoá văn học là ngôn ngữ sống động, chuẩn mực, vì thế nó được dùng để:

- Hình thành và củng cố những kiến thức thuộc về ngôn ngữ và các kỹ năng sử dụng các đơn vị ngôn ngữ (từ vựng và ngữ pháp) và những cấu trúc điển hình về ngôn ngữ.

- Thực hành giao tiếp thông qua 4 thể loại của hoạt động lời nói như: nói, nghe, đọc, viết.

- Dạy đọc bài khoá văn học bằng tiếng nước ngoài, kết hợp với các thủ thuật nghiên cứu văn bản phải được tiến hành song song là một loại hoạt động ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc dạy tiếng nước ngoài, đặc biệt là việc đào tạo những chuyên gia ngoại ngữ.

4.3.2. Mục đích nhận thức: Bài khoá văn học là phương tiện chuyển tải hiệu quả và sinh động nhất về bức tranh của một dân tộc: đất nước, con người, phong tục tập quán, lịch sử, địa lý, thiên nhiên... cùng với những chuẩn mực chính trị xã hội, đạo lý và thẩm mỹ học và qua đó người học có được nhận thức, hiểu biết tương đối về đất nước có ngôn ngữ mà họ đang nghiên cứu.

4.3.3. Mục đích giáo dục: được thể hiện qua việc đọc và nghiên cứu tính cách nhân vật, hành vi ứng xử cùng những trăn trở, cảm xúc của nhân vật chính cũng như chính kiến của tác giả có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành và phát triển những xúc cảm mang tính đạo lý và thẩm mỹ học của người đọc.

4.3.4. Mục đích nghề nghiệp mang tính ngôn ngữ

Văn học nghệ thuật là khách thể độc lập của việc học và nghiên cứu tác phẩm bởi lẽ kỹ năng đọc là một trong những kỹ năng cần thiết mang tính nghề nghiệp đối với các chuyên gia ngoại ngữ, mà sự hình thành và hoàn thiện những kỹ năng này được thực hiện trong những giờ thực hành tiếng.

5. Các tiêu chí lựa chọn một bài khoá văn học trong giảng dạy ngoại ngữ

 Chính vì những mục đích và tầm quan trọng của bài khoá văn học nên việc lựa chọn bài khoá để đưa vào chương trình học trong các giai đoạn khác nhau phải dựa vào các tiêu chí về chương trình, giai đoạn, độ khó dễ, mục đích giao tiếp…

5.1. Những bài khoá đưa vào chương trình phải sinh động cả về nội dung lẫn hình thức, nói cách khác bài khoá là chuẩn mực cho việc phát triển kỹ năng đọc như là một hoạt động lời nói. Bài khoá cần phải đảm bảo thoả mãn hai bình diện ngôn ngữ: từ vựng và ngữ pháp. Tính tương đương này được thể hiện ở chỗ những bài khoá này cần phải có mục đích ngôn ngữ nhất định, có nghĩa là không chỉ nhằm trang bị cho sinh viên (người học) những kiến thức ngôn ngữ hàng ngày bằng cách phát triển trí năng trong quá trình học và những yếu tố ngôn ngữ học.

Bài khoá được đưa vào chương trình học phải phù hợp với khả năng, mức độ nắm vững từ vựng. Điều này phụ thuộc vào số lượng từ mới, đặc thù về chất và vai trò của nó trong việc chuyển tải nội dung bài khoá và mục đích  của việc đọc.

Về mặt ngữ pháp, bài khoá phải được đảm bảo về độ dài của câu, mối tương quan giữa những câu đơn giản và câu phức, độ khó của cú pháp.v.v...…

5.2. Những bài đưa vào chương trình cần phải có đủ ba phương diện: đề tài, chủ đề và định hướng tư tưởng, tình cảm hay nói cách khác bài khoá phải có nội dung, tư tưởng nghệ thuật và có tính giáo dục cao được thể hiện rõ trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể mang đậm tính cách điển hình trong hoàn cảnh điển hình của đất nước có ngôn ngữ mà người học đang nghiên cứu.

Đề tài được đưa vào chương trình phải có tác dụng thúc đẩy sự hình thành ở người học nhân sinh quan, thế giới quan, phát triển ở họ tính tự phê bình, dạy học suy nghĩ lôgíc. Vì thế, cần phải chọn những bài khoá có tính đối chiếu cao để người học có thể thảo luận, tranh luận, đưa ra nhận định đánh giá của riêng mình, tổng hợp và cụ thể hoá vấn đề.

Bài khoá đưa vào dạy học phải có cốt truyện, kết cấu lôgíc…

Bài khoá được chọn phải là bài khoá chuẩn mực (mẫu mực) đối với tác giả cả về chủ đề lẫn phong cách sáng tác. Cũng có thể trích dẫn một số đoạn trong số những kiệt tác của các nhà văn kinh điển hay những chính luận gia.

5.3. Bài khoá phải hay, hấp dẫn người đọc và có tính thời sự. Bởi vì nội dung hấp dẫn có tác động lớn tới hoạt động tâm lý của người đọc tạo ra những xúc cảm tốt, đồng thời thôi thúc họ nói ra những ý nghĩ của mình. Vì vậy cần phải chọn những bài khoá có chủ đề nhạy cảm: luân lý, đạo đức, hay những bài khoá mang tính giáo dục cao, giàu tính thực tiễn giúp người học làm quen với thế giới tinh thần cuộc sống thường nhật, môtíp, hành vi của dân bản ngữ cùng với những chuẩn mực xã hội,  nền văn hoá của đất nước có ngôn ngữ họ đang học.

Bên cạnh những tiêu chí kể trên, cần phải chú trọng tới những kiến thức mang tính kinh nghiệm của người học, khả năng tiềm ẩn có trong họ và những vấn đề xã hội mà họ quan tâm.

 6. Một số thủ thuật dạy bài khoá văn học mang yếu tố ngôn ngữ đất nước học                         

 
Các bài khoá được chọn để đưa vào chương trình thường có chủ đề gần gũi và quen thuộc với người Việt Nam, thường là những tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng được dịch và giới thiệu rộng rãi, có sức cuốn hút độc giả. Để cập nhật và mô hình hoá kiến thức cơ bản ở tất cả các mức độ khác nhau, cần phải sử dụng một số thủ pháp khác nhau trong việc dạy và học. Trong bài viết này tác giả chỉ muốn đưa ra một số thủ thuật có thể tiến hành trong giờ học bài khoá văn học trên bình diện đất nước học.

 6.1. Các bước tiến hành học một tác phẩm văn học cụ thể

Bước 1:  Tự đọc ở nhà. Đây là bước khởi đầu của quá trình đọc, giúp người đọc có thể làm quen với bài khoá văn học, có thể tự tháo gỡ những khó khăn khi đọc bằng cách đoán nghĩa từ mới trong hoàn cảnh cụ thể, khi cần thiết có thể sử dụng từ điển để tra cứu. Sinh viên có thể thực hiện phần này không trở ngại nào nhờ vào hệ thống bài tập dạng câu hỏi có sẵn trong giáo trình hoặc do giáo viên cho trước.VD:
      1. Hãy tìm trong câu những từ định nghĩa về một cái gì đó…

2. Những từ nào trong các câu sau biểu đạt sắc thái tình cảm…

3. Tại sao người ta lại sử dụng so sánh trong các câu sau nhằm mục đích gì?

4. Những từ ngữ này đặc trưng cho tầng lớp nào trong xã hội?

5. Hãy tìm động từ chỉ sự chuyển động, trạng thái của nhân vật?

6. Hãy kể lại ngắn gọn câu chuyện, đoạn văn trên bằng lời của mình?

Bước 2: Giờ học  trên lớp được tiến hành trên lớp nhằm giúp sinh viên lĩnh hội bài khoá văn học. Trong giờ học này, giáo viên đưa ra những câu hỏi gợi ý về nội dung, các vấn đề được đề cập đến trong tác phẩm, giúp sinh viên hiểu nội dung tác phẩm.

Bước 3: (Vượt qua giờ thực hành ngôn ngữ)- Đi sâu vào phân tích ngôn ngữ học, bút pháp (văn phong), ngôn ngữ đất nước học, chủ đề tư tưởng, các vấn đề được đặt ra trong tác phẩm. Ví dụ:

1.  Hãy đọc thầm các câu sau, không nhìn vào sách và đọc to lại (giáo viên đọc mẫu, sinh viên nghe và nhắc lại).

2. Hãy đọc các câu sau, hãy tìm từ có cùng gốc. Tra những từ không hiểu trong từ điển.

3. Hãy đọc các câu sau, cố gắng hiểu nghĩa của các từ in nghiêng trong ngữ cảnh cụ thể, sau đó kiểm tra lại trong từ điển.

4. Hãy đọc những câu sau, hãy dịch những cụm từ in nghiêng sang tiếng Việt.

Những bài tập kể trên giúp cho sinh viên  tháo gỡ bớt khó khăn trong việc hiểu nội dung bài khoá văn học, thúc đẩy sự hình thành kỹ năng đọc, phát triển khả năng đoán nghĩa, hình thành cho họ vốn từ vựng văn học, chuẩn bị cho phần phân tích ngôn ngữ tác phẩm nghệ thuật.

6.2. áp dụng phương pháp đọc chú giải (chú giải của tác giả sách, của giáo viên) giúp người học tự tìm lời giải để hiểu được ý tưởng của tác giả bằng các câu hỏi gợi ý của giáo viên.

6.3. Khi đọc những tác phẩm văn học chuyên ngành, ngôn ngữ địa phương hay có nhiều tiếng lóng, không chuẩn mực thì nhiệm vụ của giáo viên là giúp sinh viên hiểu ý trong từng ngữ cảnh cụ thể sau đó dẫn họ đến hiểu toàn bộ nội dung bài khoá.

6.4. Đối với các thành tố ngôn ngữ đất nước học.

- Giúp sinh viên tìm trong bài khoá những thông tin mang thành tố ngôn ngữ đất nước học ở các cấp độ khác nhau. Giải thích để giúp sinh viên hiểu nội dung bài khoá trong quá trình đọc tại lớp.

- Giải thích sâu hơn cách sử dụng các thành tố ngôn ngữ đó trong một số cụm từ, danh từ hàm chứa ý chủ đạo của bài khoá.

- Giảng giải cho sinh viên hiểu rõ vai trò mang tính chủ đạo của các thành tố văn hoá của ngôn ngữ trong việc thiết lập hệ thống hình tượng của tác phẩm.

- Làm rõ ý nghĩa đặc thù mang tính dân tộc trong việc sử dụng các thủ pháp ngôn ngữ nghệ thuật để giúp người đọc hiểu được nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học tương đương.

6.5. Xem xét hệ thống bài tập đọc để kiểm tra độ hiểu sâu từng bài khoá văn học cụ thể bằng 4 loại câu hỏi sau:

- Bài khóa đề cập vấn đề gì?

- Bài khoá nói về cái gì?

- Nói như thế nào?

- Nói nhằm mục đích gì?

    Hai cấp độ ba và bốn được đặc biệt chú ý vì nó kiểm tra độ hiểu khía cạnh về ngôn ngữ đất nước học và thành phần bài khoá. Để kiểm tra độ hiểu nội dung của các thành tố văn hoá có thể đưa ra bài tập dịch sang tiếng Việt các thành tố đó.

6.6. Để sinh viên giữ được hứng thú với các bài khoá văn học thì không nên phân tích trọn vẹn toàn bộ bài khoá, nên để dành phần này cho người học trong phần đọc nhắc lại, để tạo cho họ cơ hội thể hiện khả năng tự cảm nhận văn học của mình mặc dù đó là khám phá nhỏ bé.

7. Kết luận

Trên đây là một số gợi mở mang tính thử nghiệm mong giúp  việc dạy và học ngoại ngữ có kết quả hơn, đặc biệt là sinh viên tự hình thành và phát triển kỹ năng, kỹ xảo tự đọc các bài khoá văn học , dạy cho họ tạo ra xúc cảm đối với bất kì một từ ngữ mang tính hình tượng nào. Những kỹ năng, kỹ xảo đọc này cần thiết cho bất kì ai học tiếng nước ngoài, đặc biệt là những chuyên gia ngoại ngữ trong tương lai, bởi nó giúp họ nâng cao hơn trình độ và khả năng đọc hiểu tiếng ngoài không trong môi trường tiếng.
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 In this article the author mentions a question about the  importance of the text in teaching foreign languages, the different kinds of the texts and the different ways of teaching and studying these texts in foreign language classrooms.

The texts chosen to teach in the class should be stardard both the content and the form. The text should contain its content, thought, art with high education.

They are so interesting and attracting that the students can read them easily.

They are also current events.

According to characteristics of the text the author would like to present some techniques which are used to help the students to overcome the difficulties in foreign languege comprehension and how to grasp the content of the text and form  the reading skills in foreign language on cross-culture linguistics.
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